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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

Đất nước ta ñang trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền kinh tế đang 

trên đà  phát triển. Các thiết bị điện, khí cụ điện được sử dụng trong xây lắp các khu công 

nghiệp, khu chế xuất - liên doanh, khu nhà cao tầng ngày càng đa dạng và phong phú. Vì 

vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện rất cần thiết cho 

sinh viên - học sinh ngành Điện nói riêng và những ai quan tâm đến ngành điện nói chung. 

Ngoài những kiến thức sẳn có, cần phải cập nhật thêm những công nghệ mới đang không 

ngừng ñược cải tiến và nâng cao của các nhà sản xuất lớn như: Merlin Gerin, 

Teùleùmeùcanique, General Electric, Siemens…. 

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm: 

 Chương 1 : Lý thuyết cơ sở khí cụ điện. 

 Chương 2  : Khí cụ điện điều khiển bằng tay. 

 Chương 3 :  CB 

 Chương 4  :  Cầu chì  

 Chương 5   :  Contactor 

  Chương 6  :  Rơle điều khiển và bảo vệ  

 Chương 7  :  Cảm biến 

 Chương 8   : lắp đặt vận hành bảo dưỡng kiểm tra. 

Trong quá trình biên soạn với những kiến thức và thời gian hạn chế nên không thể 

tránh khỏi những sai xót, kính mong được sự ủng hộ và góp ý chân thành từ phía ñộc giả để 

giáo trình ngày càng hòan thiện hơn.    

       Nhóm Biên Soạn   
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Chƣơng 1: 

 

 

 

LÝ THUYẾT CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN 
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1.1   KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI KHÍ CỤ ĐIỆN 
 

1.Khái quát: 

Khí cụ điện là những thiết bị dùng để đóng, cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo vệ các lưới điện, mạch điện, máy 

điện,… Ngoài ra nó còn được dùng để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình không điện khác  

Khí cụ điện được sử dụng rộng rãi ớ các nhà máy phát điện ,trạm biến áp ,trong xí nghiệp công nghiệp ,nông 

nghiệp , lâm nghiệp , giao thông vận tải và quốc phòng… 

VD: công tắc , cầu chì , cầu dao , rơ le … 

2.Phân Loại : 

a. Phân loại theo công dụng : gồm 5 loại 

 

 Khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện của lưới điện : cầu dao, áptômát, công tắc… 

 Khí cụ điện dùng để mở máy, điều chỉng tốc độ , điều chỉnh điện áp, dòng điện: công  tắc tơ , 

 khởi động từ, bộ khống chế… 

 Khí cụ điện dùng để bảo vệ lưới điện, máy điện,cầu chì , áptômát … 

 Khí cụ điện dùng để duy trì tham số điện ở giá trị không đổi: ổn áp, thiết bị tự động  

điều chỉnh điện áp, dòng điện, tần số , tốc độ , nhiệt độ… 

 Khí cụ điện đo lường :VOM , volt kế, ampe kế… 

 

b. Phân loại theo điện áp : 

 

 Khí cụ điện cao thế: Uđm ≥1000V 

 Khí cụ điện trung thế : 600V≤ Uđm <1000V 

 Khí cụ điện hạ thế: Uđm <600V 

 

c. Phân loại theo dòng điện: gồm 2 loại 

 

 Khí cụ điện 1 chiều 

 Khí cụ điện xoay chiều 

 

d. Phân loại theo nguyên lý làm việc 

 

 Khí cụ điện làm việc theo nguyên lý điện từ 

 Khí cụ điện làm việc theo nguyên lý từ điện 

 Khí cụ điện làm việc theo nguyên lý cảm ứng 

 Khí cụ điện làm việc theo nguyên lý điện động 

 Khí cụ điện làm việc theo nguyên lý điện nhiệt 

 Khí cụ điện có tiếp điểm 

 Khí cụ điện không có tiếp điểm 

 

e. Phân loại theo điều kiện làm việc và dạng bảo vệ: 

 

 Khí cụ điện làm việc ở vùng nhiệt đới 

 Khí cụ điện làm việc ở vùng có nhiều rung động 

 Khí cụ điện làm việc ở vùng mỏ có khí nổ 

 Khí cụ điện làm việc ở môi trường có chất ăn mòn hoá học... 

1.2     CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KHÍ CỤ ĐIỆN 

 

 Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức. 

 Khí cụ điện phải ổn định nhiệt và ổn định lực điện động. 

 Khí cụ điện phải đảm bảo an toàn , làm việc chính xác , rẻ tiền, dễ gia công, dễ lắp ráp, gia công 

 ,dễ sữa chữa. 
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 Vật liệu cách điện trong khí cụ điện phải tốt để ko bị hư hỏng khi xảy ra sự cố. 

 Khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện khí hậu và môi trường yêu cầu. 

 

1.3     MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, LỰA  

 CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN  

 

 Điện áp định mức của khí cụ điện cần lựa chọn  

 Dòng định điện mức của khí cụ điện cần lựa chọn 

 Chế  độ, điều kiện, môi trường làm việc của các thiết bị khí cụ điện cần bảo vệ  

 Chú ý khảo sát ñöôøg đặc tuyến của từng thiết bị để có sự chọn lựa một cách phù hợp nhất 
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Chƣơng 2: 

 

 

 

KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN  

BẰNG TAY 
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2.1  CẦU DAO 

1.  Khái Quát Và Công Dụng 

 

 Cầu dao là một khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay, được sử dụng  trong các 

mạch điện có nguồn dưới 500V,dòng điện định mức có thể lên tới vài KA. 

 Khi thao tác đóng ngắt mạch điện, cần đảm bảo an toàn cho thiết bị dùng điện. Bên cạnh, cần có 

biện pháp dập tắt hồ quang điện, tốc độ di chuyển lưỡi dao càng nhanh thì hồ quang kéo dài 

nhanh, thời gian dập tắt hồ quang càng ngắn. Vì vậy khi đóng ngắt mạch điện,  cầu dao cần phải 

thực hiện một cách dứt khoát. 

 Thông thường, cầu dao được bố trí đi cùng với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện. 

2. Cấu Tạo, Nguyên Lý Họat Động Và Phân Loại:   

 

a. Cấu tạo  

 

 Phần chính của cầu dao là lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, được làm bằng hợp kim của đồng, ngoài 

ra bộ phận nối dây cũng làm bằng hộp kim đồng.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nguyên lý hoạt động của cầu dao cắt nhanh: 

 

 Khi thao tác trên cầu dao, nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, mạch điện được đóng ngắt. 

Trong quá trình ngắt mạch, cầu dao thường xảy ra hồ quang điện tại đầu lưỡi dao và điểm tiếp 

xúc trên hệ thống kẹp lưỡi. Người sử dụng cần phải kéo lưỡi dao ra khỏi kẹp nhanh để dập tắt hồ 

quang.  

 

 Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta làm thêm löỡi dao phụ. Lúc dẫn điện 

thì lưỡi dao phụ cùng lưỡi dao chính được kép trong ngàm. Khi ngắt điện, tay kéo lưỡi dao chính 

ra trước còn lưỡi dao phụ vẫn kẹp trong ngàm. Lò xo liên kết giữa hai lưỡi dao được kéo căng ra 

và tới một mức nào đó sẽ bật nhanh kéo lưỡi dao phụ ra khỏi ngàm một cách nhanh chóng. Do 

đó, hồ quang được kéo dài nhanh và hồ quang bị dập tắt trong thời gian ngắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Cầu dao có: 

Ï1. Lưỡi dao chính. 

2. Tiếp xúc tĩnh (ngàm) 

      (hệ thống kẹp). 

1 

2 3 

4 
Cầu dao có cầu dao phụ: 

Ï1. Lưỡi dao chính. 

2. Tiếp xúc tĩnh (ngàm). 

3. Lưỡi dao phụ. 

4. Lò xo bật nhanh. 
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c. Phân lọai: 

 

Phân loại cầu dao dựa vào các yếu tố sau: 

 Theo kết cấu: cầu dao được chia làm loại một cực, hai cực, ba cực  hoặc bốn cực. 

 Cầu dao có tay nắm ở giữa hoặc tay ở bên. Ngoài ra còn có cầu dao một ngả, hai ngả được dùng 

để đảo nguồn cung cấp cho mạch và đảo chiều quay động cơ. 

 Theo điện áp định mức : 250V, 500V. 

 Theo dòng điện định mức: dòng điện định mức của cầu dao được cho trước bởi nhà sản xuất 

(thường là các lọai 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 60A, 75A, 100A, 150A, 200A, 350A, 600A, 

1000A…). 

 Theo vật liệu cách điện: có loại đế sứ, đế nhựa, đế đá. 

 Theo điều kiện bảo vệ: lọai có nắp và không có nắp (loại không có nắp được đặt trong hộp hay tủ 

điều khiển). 

 Theo yêu cầu sử dụng: loại cầu dao có cầu chì bảo vệ ngắn mạch hoặc không có cầu chì bảo vệ. 

Ký hiệu cầu dao không có cầu chì bảo vệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu cầu dao có cầu chì bảo vệ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d. Các thông số định mức của cầu dao: 

 

 Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức: 

Gọi  Itt là dòng điện tính toán của mạch điện. 

 Unguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng. 

Iđm cầu dao     Itt 

Uđm cầu dao   Unguồn 

 
2.2   CÔNG TẮC  

1. Khái Quát Và Công Dụng 

         

một cực hai cực ba cực bốn cực 

một cực 

 

 

 

hai cực ba cực bốn cực 
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 Công tắc là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất nhỏ và có dòng điện định mức 

nhỏ hơn 6A. Công tắc thường có hộp bảo vệ để tránh sự phóng điện khi đóng mơ.û Điện áp của 

công tắc nhỏ hơn hay bằng 500V. 

 Công tắc hộp làm việc chắc chắn hơn cầu dao, dập tắt hồ quang nhanh hơn vì thao tác ngắt nhanh 

và dứt khoát hơn cầu dao. 

 Một số công tắc thường gặp: 

 

  

 

 

 

 

 

2. Cấu Tạo Và Phân Loại: 

a. Cấu tạo  

 Cấu tạo của công tắc: phần chính là tiếp điểm đóng mở được gắn trên đế nhựa và có lò xo để thao 

tác chính xác.  

 

b. Phân lọai: 

Phân loại theo công dụng làm việc, có các loại  công tắc sau: 

 Công tắc đóng ngắt trực tiếp. 

 Công tắc chuyển mạch (công tắc xoay, công tắc đảo, công tắc vạn năng), dùng để đóng ngắt 

chuyển đổi mạch điện, đổi nối sao tam giác cho động cơ. 

 Công tắc hành trình và cuối hành trình, loại công tắc này được áp dụng trong các máy cắt gọt kim 

loại để điều khiển tự động hóa hành trình làm việc của mạch điện.  

3. CácThông Số Định Mức Của Công tắc: 

Uđm :  điệân áp định mức của công tắc. 

Iđm :  dòng điện định mức của công tắc. 

 Trị số điên áp định mức của công tắc thường có giá trị  500V.     

 Tri số dòng điên định mức của công tắc thường có giá trị  6A. 

 Ngoài ra còn có các thông số trong việc thử công tắc như độ bề cơ khí, độ cách điện, độ phóng 

điện… 

4. Các Yêu Cầu Thử Của Công Tắc: 

Việc kiểm tra chất lượng công tắc phải thử các bước sau: 

 Thử xuyên thủng: đặt điện áp 1500V trong thời gian một phút ở các điểm cần cách điện giữa 

chúng. 

 Thử cách điện: đo điện trở cách điện lớn hơn 2M . 

 Thử phát nóng.   

 Thử công suất cắt. 

 Thử độ bền cơ khí. 

 Thử nhiệt độ đối với các chi tiết cách điện: các chi tiết cách điện phải chịu đựng  100 
0 

C trong 

thời gian hai giờ mà không bị biến dạng hoặc sủi nhám. 

 

2.3   NÚT ẤN 

1. Khái Quát Và Công Dụng 

 

Công tắc ba pha hai ngả Công tắc ba pha 

Tiếp điểm thường hở 

Tiếp điểm thường đóng 

Công tắc hành trình 
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 Nút nhấn còng gọi là nút điều khiển là một loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt từ xa các thiết bị 

điện từ khác nhau; các dụng cụ báo hiệu và cũng để chuyển đổi các mạch điện điều khiển, tín 

hiệu liên động bảo vệ …Ở mạch điện một chiều điện áp đến 440V và mạch điện xoay chiều điện 

áp 500V, tần số 50HZ; 60HZ, nút nhấn thông dụng để khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 

bằng cách đóng và ngắt các cuộn dây của contactor nối cho động cơ. 

 Nút nhấn thường được đặt trên bảng điều khiển, ở tủ điện, trên hộp nút nhấn. Nút nhấn thường 

được nghiên cứu, chếâ tạo làm việc trong môi trường không ẩm ướt, không có hơi hóa chất và bụi 

bẩn. 

 Nút nhấn có thể bền tới 1.000.000 lần đóng không tải và 200.000 lần đóng ngắt có tải. Khi thao 

tác nhấn nút cần phải dứt khoát để mở hoặc đóng mạch điện. 

2. Cấu Tạo Và Phân Loại: 

 

a. Cấu tạo  

 

 Nút nhấn gồm hệ thống lò xo, hệ thống các tiếp điểm thường hở – thường đóng và vỏ bảo vệ. 

 Khi tác động vào nút nhấn, các tiếp điểm chuyển trạng thái; khi không còn tác động, các tiếp 

điểm trở về trạng thái ban đầu. 

 

                  b.  Phân lọai: 

               Nút nhấn được phân loại theo các yếu tố sau: 

 Phân loại theo chức năng trạng thái hoạt động của nút nhấn, có các loại: 

 Nút nhấn đơn:  Mỗi nút nhấn chỉ có một trạng thái (ON hoặc OFF) 

 Ký hiệu: 

 

 

 

 

 

 Nút nhấn kép: Mỗi nút nhấn có hai trạng thái (ON và OFF) 

 Ký hiệu: 

 

 

 

 

 

 

Trong thực tế, để dễ dàng sử dụng vào tháo lắp trong quá trình sửa chữa, thường người ta dùng nút nhấn 

kép, ta có thể dùng nó như là dạng nút nhấn ON hay OFF.   

 Phân loại theo hình dạng bên ngoài, người ta chia nút nhấn ra thành 4 loại: 

 Loại hở. 

 Loại bảo vệ. 

 Loại bảo vệ chống nước và chống bụi. 

 

 

 

 

Nút ấn kiểu bảo vệ chống nước được đặt trong một hộp kín khít để tránh nước lọt vào. 

Nút ấn kiểu bảo vệ chống bụi nước được đặt trong một vỏ cacbon đúc kín khít để chống âm và bụi lọt vào. 

Tiếp điểm thường hở 

ON ON 
hoặc 

Tiếp điểm thường đóng 

OFF OFF 
hoặc 

Tiếp điểm thường hở 

liên kết 

Tiếp điểm thường đóng 
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 Loại bảo vệ khỏi nổ.  

Nút ấn kiểu chống nổ dùng trong các hầm lò, mỏ than hoặc ở nơi có các khí nổ lẫn trong không khí. Cấu tạo 

của nó đặc biệt kín khít không lọt được tia lửa ra ngoài và đặc biệt vững chắc để không bị phá vỡ khi nổ. 

 Theo yêu cầu điều khiển người ta chia nút ấn ra 3 loại: một nút, hai nút, ba nút. 

 Theo kết cấu bên trong: 

 Nút ấn loại có đèn báo. 

 Nút ấn loại không có đèn báo.   

3. CácThông Số Định Mức Của Công tắc: 

Uđm: điệân áp định mức của nút nhấn. 

 Iđm: dòng điện định mức của nút nhấn. 

Trị số điện áp định mức của nút nhấn thường có giá trị  500V.     

Trị số dòng điên định mức của nút nhấn thường có giá trị  5A. 

  

Hình dạng của một số dạng nút nhấn: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CÂU HỎI CHƢƠNG  2 

 

1) Cầu dao: nêu công dụng, cách phân loại, ký hiệu, nguyên tắc hoạt động, cách lựa chọn. 

2) Công tắc: công dụng, cấu tạo, cách lựa chọn. 

3) Nút nhấn: nêu công dụng, phân loại, ký hiệu, cách lựa chọn. 

4) Bài tập 1: chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho mạch gồm các thiết bị sau: 

 10 bộ đèn, mỗi bộ có công suất sau: 40W; Uđm=220V;cos  =0.8. 

 10 quạt, mỗi quạt có công suất 60W; Uđm=220V; cos  = 0.9.   
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5) Bài tập 2: Chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho động cơ 3 pha có thông số sau:        

Pñm = 5HP; Uñm = 380V; cos  ñm = 0.8; Kmm = 3. 

 

6)  

7) Bài tập 3: Chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho động cơ 1 pha có thông số sau:  

Pñm = 5HP; Uñm = 220V; cos  ñm = 0.8; Kmm = 5. 

 

8)  Bài tập 4: chọn cầu dao để đóng cắt cho mạch điện 2 độâng cơ 3 pha có thông số sau: 

 Động cơ 1: Pñm = 5HP; Uñm = 380V; cos  ñm = 0.8; Kmm = 4. 

 Động cơ 2: Pñm = 7.5HP; Uñm = 380V; cos  ñm = 0.85; Kmm = 5.  
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Chƣơng 3: 

 

  

 

 CB (CIRCUIT BREAKER) 
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3.1    KHÁI QUÁT  

 

1. Khái Niệm và Yêu Cầu 

 

 CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker- tiếng Anh), tên khác như : Disjonteur (tiếng 

Pháp) hay Áptômát (theo Liên Xô).  CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện (một pha, ba 

pha); có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp … mạch điện. 

 Chọn  CB  phải thỏa ba yêu cầu sau: 

 Chế độ làm việc ở định mức của CB phải là chế độ làm việc dài hạn, nghĩa là trị số dòng 

điện định mức chạy qua CB lâu tùy ý. Mặt khác, mạch dòng điện của CB phải chịu được 

dòng điện lớn (khi có ngắn mạch) lúc các tiếp điểm của nó đã đóng hay đang đóng.  

 CB phải ngắt được trị số dòng điện ngắn mạch lớn, có thể vài chục KA. Sau khi ngắt dòng 

điện ngắn mạch, CB đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số dòng điện định mức.    

 Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn chế sự phá hoại do 

dòng điện ngắn mạch gây ra, CB phải có thời gian cắt bé. Muốn vậy thường phải kết hợp 

lực thao tác cơ học với thiết bị dập hồ quang bên trong CB.  

3.2   CẤU TẠO 

 
a. Cấu tạo chi tiết:

                                                              kết cấu cơ khí   Kết cấu ngắt 
cấu ng

  

JPT 
 

 

 
 
 
 

  Đầu nối 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Intern 
 

 
 
 
 

 

 

Phụ kiện bên trong 

 
 
 
 
 
 
 
 
Shunt-less 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTAC PA Auto-Puffer 
 

 
 
 
 
 
 
 

External Acc
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 Tiếp điểm  

 CB thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ quang), hoặc ba 

cấp tiếp điểm (chính, phụ, hồ quanq).  

 Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là 

tiếp điểm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại,  tiếp điểm chính mở trước, sau đến tiếp 

điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang.  

 Như vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm hồ quang, do đó bảo vệ được tiếp điểm chính 

để dẫn điện. Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp 

điểm chính.  

 Hộp dập hồ quang  

  Để CB dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của lưới điện, người ta 

thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: kiểu nửa kín và kiểu hở. 

  Kiểu nửa kín được đặt trong vỏ kín của CB và có lỗ thoát khí. Kiểu này có dòng điện 

giới hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn dòng điện cắt lớn hơn 

50KA hoặc điện áp lớn 1000V(cao áp). 

  Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng những tấm thép xếp thành lưới 

ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đọan ngắn thuân lợi cho việc dập tắt hồ 

quang.  

 Cơ cấu truyền động cắt CB 

  Truyền động cắt CB thường có hai cách : bằng tay và bằng cơ điện (điện từ, động cơ 

điện). 

  Điều khiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng điện định mức không lớn hơn 

600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng dụng ở các CB có dòng điện 

lớn hơn (đến 1000A). 

  Để tăng lực điều khiển bằng tay người ta dùng một tay dài phụ theo nguyên lý đòn bẩy. 

Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng động cơ điện hoặc khí nén. 

 Móc bảo vệ 

  CB tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ – gọi là móc bảo vệ, sẽ tác động khi mạch điện 

có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và sụt áp.  

 Móc bảo vệ quá dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết 

bị điện không bị quá tải và ngắn mạch, đường thời gian – dòng điện của móc bảo 

vệ phải nằm dưới đường đặc tính của đối tượng cần bảo vệ. Người ta thường dùng 

hệ thống điện từ và rơle nhiệt làm móc bảo vệ, đặt bên trong CB. 

 

 Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây này được 

quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá trị số cho 

phép thì phần ứng bị hút và móc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm của CB 

mở ra. Điều chỉnh vít để thay đổi lực kháng của lò xo, ta có thể điều chỉnh được 

trị số dòng điện tác động. Để giữ thời gian trong bảo vệ quá tải kiểu điện từ, 
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người ta thêm một cơ cấu giữ thời gian (ví dụ bánh xe răng như trong cơ cấu đồng 

hồ). 

 Móc kiểu rơle nhiệt đơn giản hơn cả, có kết cấu tương tự như rơle nhiệt có phần 

tử phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, tấm kim loại kép dãn nở làm nhả 

khớp rơi tự do để mở tiếp điểm của CB khi có quá tải. Kiểu này có thiếu sót là 

quán tính nhiệt lớn nên không ngắt nhanh được dòng điện tăng vọt khi có ngắn 

mạch, do đó chỉ bảo vệ được dòng điện quá tải. 

  

 Vì vậy người ta thường sử dụng tổng hợp cả móc kiểu điện từ và móc kiểu rơle nhiệt 

trong một CB. Lọai này được dùng ở CB có dòng điện định mức đến 600A.  

 

 Móc bảo vệ sụt áp (còn gọi là bảo vệ điệân áp thấp) cũng thường dùng kiểu điện 

từ. Cuộn dây mắc song song với mạch điện chính, cuộn dây này được quấn nhiều 

vòng với dây tiết diện nhỏ chịu điện áp nguồn .  

b. Nguyên lý hoạt động 

 

 Sơ đồ nguyên lý của CB dòng điện cực đại và CB điện áp thấp được trình bày trên hình 

bên. 

 Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, CB được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm 

nhờ móc 2 khớp với móc 3 cùng một cụm với tiếp điểm động. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Bật CB ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần ứng 4 không 

hút. 

 Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở  nam châm điện 5 lớn hơn lực lò 

xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống làm   bật nhả móc 3, móc 5 

được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được mở ra, mạch 

điện bị ngắt. 

 

 

5 

4 

3 

2 
1 

source 

load 

Cuộn dây bảo 

vệ quá dòng 

6 
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  Bật CB ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 và phần ứng 10 hút lại 

với nhau. 

  Khi sụt áp quá mức, nam châm điện 11 sẽ nhả phần ứng 10, lò xo 9 kéo móc 8 bật lên, 

móc 7 thả tự do,  thả lỏng,  lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được 

mở ra, mạch điện bị ngắt. 

 

c. Phân loại, ký hiệu, công dụng:  

 Theo kết cấu, người ta chia CB ra ba loại: một cực, hai cực và ba cực. 

 Theo thời gian thao tác, người ta chia CB ra loại tác động không tức thời và loại tác 

động tức thời (nhanh). 

  Tùy theo công dụng bảo vệ, người ta chia CB ra các loại: CB cực đại theo dòng điện, 

CB cực tiểu theo điện áp, CB dòng điện ngược v.v… 

3.3    ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN CB  

        Việc lựa chọn CB, chủ yếu dựa vào :  

 Dòng điên tính toán đi trong mạch. 

 Dòng điện quá tải. 

 Khi CB thao tác phải có tính chọn lọc. 

 Ngoài ra lựa chọn CB còn phải căn cứ vào đặc tính làm việc của phụ tải là CB không được 

phép cắt khi có quá tải ngắn hạn thường xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường như dòng 

điện khởi động, dòng điện đỉnh trong phụ tải công nghệ. 

 Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ ICB không được bé hơn dòng điện 

tính toán Itt của mạch. 

 Tùy theo đặc tính và điều kiện làm việc cụ thể của phụ tải, người ta hướng dẫn lựa chọn 

dòng điện định mức của móc bảo vệ bằng 125%, 150% hay lớn hơn nửa so với dòng điện tính toán 

mạch.  

source 

load 

1 

8 

7 

9 

10 

Cuộn dây bảo 

vệ sụt áp 

11 
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Sau đây là một số hình ảnh của CB hãng Merlin Gerin  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Push to trip 

(nhấn vào để thử CB) 

Trạng thái ON 

Trạng thái CB tác động có sự cố 

Trạng thái OFF 
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CÂU HỎI CHƢƠNG  3 

 

 CB (CIRCUIT BREAKER) 

 

1) Cho biết công dụng, cấu tạo, các lọai CB 

2) Hãy nêu nguyên lý họat động của các lọai CB 

3) Cách chọn CB 

4) Bài tập 1: chọn CB dùng để đóng cắt cho mạch gồm các thiết bị sau : 

 10 bộ đèn. Moåi bộ có công suất sau : 40W;  Uđm=220V;  Cos  = 0.8 

 10 quạt. Mỗi quạt có công suất 60 W;  Uđm=220V;  Cos  = 0.9 

5) Bài tập 2: Chọn CB dùng để đóng cắt cho động cơ ba pha co thông số sau: 

P dm =  5HP;  U dm =   380V;   Cos dm  =  0.8;  K mm  = 3 

 

6) Bài tập 3 : Chọn CB để đóng cắt cho mạch 2 động cơ 3 pha có thông số sau: 

 Động cơ 1 : Pñm = 5HP;  Uñm = 380 V;  Cos  ñm = 0.8;  Kmm = 4 

 Động cơ 2 : Pñm = 7.5HP;  Uñm  = 380V;  Cos  ñm = 0.85;  Kmm = 5 

 

 CÔNG TẮC TƠ: 

 

1) Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của contactor. 

2) Phân biệt các loại tiếp điểm có trong contactor. 

3) Cho biết các chế độ làm việc của cotactor xoay chiều. 

4) Cho biết các chế độ làm việc của cotactor xoay chiều. 

5) Bài tập 1: Chọn contactor theo tải là động cơ KĐB 3 pha rotor lồng sóc 10HP, 220V, cos   =  

0.75,  =0.8,   kmm = 4, vận hành dừng động cơ bình thường. 
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6) Bài tập 2: Một lò nung có công suất 5KW, 1 pha 220V. =0.8, chọn contactor để đóng ngắt 

cho tải trên. 
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Chƣơng 4: 

 

 

 

CẦU CHÌ 
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4.1  KHÁI QUÁT : 

   1. Khái Niệm và Yêu Cầu 

  

 Cầu chì là một loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh sự  cố ngắn mạch,  

thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị điện, mạch điện 

điều khiển, mạch điện thắp sáng. 

Cầu chì có đặc điểm là đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá thành hạ nên được 

ứng dụng rộng rãi. 

Các tính chất và yêu cầu của cầu chì: 

 Cầu chì có đặc tính làm việc ổn định, không tác động khi có dòng điện mở máy 

và dòng điện định mức lâu dài đi qua. 

 Đặc tính A-s của cầu chì phải thấp hơn đặc tính của đối tượng bảo vệ. 

 Khi có sự cố ngắn mạch, cầu chì tác động phải có tính chọn lọc. 

 Việc thay thế cầu chì bị cháy phải dễ dàng và tốn ít thời gian. 

4.2   CẤU TẠO 

              a.Cấu tạo  

        Cầu chì bao gồm các thành phần sau : 

 Phần tử ngắt mạch : đây chính là thành phần chính của cầu chì, phần tử này phải 

có khả năng cảm nhận được giá trị hiệu dụng của dòng điện qua nó. Phần tử này 

có giá trị điện trở suất rất bé ( thường bằng bạc , đồng, hay các vật liệu dẫn có 

giá trị điện trở suất nhỏ lân cận với các giá trị nêu trên ..). Hình dạng của phần tử  

có thể ở dạng là một dây (tiết diện tròn) , dạng          băng mỏng . 

 Thân của cầu chì : thường bằng thủy tinh, ceramic (sứ gốm ) hay các vật liệu 

khác tương đương.  Vật liệu tạo thành thân của cầu chì phải đảm bảo được hai 

tính chất  

 Có độ bền cơ khí . 

 Có độ bền về điều kiện dẫn nhiệt , và chịu đựng được các sự thay đổi nhiệt 

độ đột ngột mà không  hư hỏng. 

 

Vật liệu lấp đầy ( bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì ) : thường bavật liệu 

silicat ở dạng hạt, nó phải có khả năng hấp thu được năng lượng sinh ra do hoà quang và phải 

đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng ngắt mạch. 

 

Các đầu nối : Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các thiết bị đóng ngắt 

mạch ; đồng thời phải đảm bảo tính tiếp xúc điện tốt. 
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b.   Nguyên lý hoạt động 

 

Đặc tính cơ bản của cầu chì là sự phụ thuộc của thời gian chảy đứt với dòng điện chạy qua 

(đặc tính ampe – giây). Để có tác dụng bảo vệ, đường ampe – giây của cầu chì tại mọi điểm 

phải thấp hơn đặc tính của đối tượng cần bảo vệ. 

Đối với  dòng điện định mức của cầu chì  : năng lượng sinh ra do hiệu ứng Joule khi có dòng 

điện định mức chạy qua sẽ tỏa ra môi trường và không gây nên sự nóng chảy, sự cân bằng 

nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị mà không gây sự già hóa hay phá hỏng bất cứ phần tử 

nào của cầu chì. 

Đối với  dòng điện ngắn mạch của cầu chì : sự cân bằng trên cầu chì bị phá hủy, nhiệt năng 

trên cầu chì tăng cao và dẫn đến sự phá hủy cầu chì.  

   

Người ta phân thành hai giai đọan khi xảy ra sự phá hủy cầu chì : 

 

 Quá trình tiền hồ quang (tBBpBB). 

 Quá trình sinh ra hồ quang (tBBaBB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giản đồ thời gian của quá trình phát sinh hồ quang. 

  

(tp) 

tp 

(ta) 

t  t 

I p 

I 

to 

I Dòng điện 

phỏng đoán 
Dòng điện tiền 

hồ quang 

Dòng điện 

trong quá trình 

hồ quang 

Thời gian tiền hồ quang Thời gian sinh hồ quang 

Thời gian toàn bộ quá  trình 

t BB0BB : thời điểm bắt đầu sự cố. 

tBBpBB : thời điểm chấm dứt giai       

đoạn tiền hồ quang. 

tBBtBB : thời điểm chấm dứt quá 

trình phát sinh hồ quang. 

IBBPBB :  của dòng ngắn mạch IBBccBB 
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Quá trình tiền hồ quang : giả sử tại thời điểm t0 phát sinh sự quá dòng, trong khoảng thời 

gian tp làm nóng chảy cầu chì và phát sinh ra hồ quang điện. Khoảng thời gian này phụ 

thuộc vào giá trị dòng điện tạo nên do sự cố và sự  cảm biến của cầu chì . 

Quá trình phát sinh hồ quang : tại thời điểm tp hồ quang sinh ra  cho đến thời điểm tt mới dập 

tắt toàn bộ hồ quang. Trong suốt quá trình này, năng lượng  sinh ra do hồ quang làm nóng 

chảy các chất làm đầy tại môi trường hồ quang sinh ra; điện áp ở hai đầu cầu chì hồi phục 

lại, mạch điện được ngắt ra.  

 

4.3   CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CẦU CHÌ 

a. Phân loại, ký hiệu, công dụng:  

 

Cầu chì dùng trong lưới điện hạ thế có nhiều hình dạng khác nhau, trong sơ đồ nguyên lý ta 

thường ký hiệu cho cầu chì theo một trong các dạng sau : 

 

 

 

. 

F1 

FUSE 
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Hình dạng của cầu chì ống, và vỏ hộp (Cầu chì của SIEMENS) 

 

 

 

Sơ đồ mô tả cấu tạo bên trong một dạng cầu chì dùng kèm theo contact                 đóng 

(ON)  mở (OFF). 

Vỏ hộp chứa cầu chì    

( Lọai 3 pha ) 

Cầu chì 

dạng ống 

Hộp chứa cầu 

chì đang ở vị 

thế mở , (cầu 

chì có kèm 

theo contact 

đóng mở 

mạch). 
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   Cầu chì ở dạng ON                     Cầu chì ở dạng OFF             Cầu chì ở vị thế đang thay thế 

 

Cấu tạo bên trong một dạng cầu chì dùng kèm theo contact đóng (ON) mở (OFF). Dạng cầu 

chì trong hình 3.2 và 3.3 không thao tác lắp đặt giống nhau.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dạng của đế dùng lắp đặt cầu chì (dạng xoay ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cầu chì có thể được chia thành hai dạng cơ bản, tùy thuộc vào nhiệm vụ : 
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 Cầu chì  lọai g : cầu chì dạng này có khả năng ngắt mạch, khi có sự cố quá tải 

hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải. 

  

 Cầu chì lọai a : cầu chì dạng này chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất trạng thái ngắn 

mạch trên tải. 

Muốn phân biệt nhiệm vụ làm việc của cầu chì, ta cần căn cứ vào đặc tuyến Ampe - giây (là 

đường biểu dieån mô tả mối quan hệ giữa dòng điện qua cầu chì và thời gian ngắt mạch của 

cầu chì).  

  

Gọi Icc : giá trị dòng điện ngắn mạch ( cc : court – circuit – Pháp văn)  

        Is : giá trị dòng điện quá tải  ( s : surchage – Pháp văn). 

  

 Với cầu chì lọai g : khi có dòng Icc qua mạch nó phải ngắt mạch tức thì, và khi có 

dòng Is qua mạch cầu chì không ngắt mạch tức thì mà duy trì một khỏang thời 

gian mới ngắt mạch (thời gian ngắt mạch và giá trị dòng Is tỉ lệ nghịch với nhau). 

 

 Với cầu chì lọai a : cho phép dòng điện Is qua mạch trong thời gian dài, và khi có 

dòng ngắn mạch Icc qua nó,  nó không ngắt tức thì mà duy trì một khoảng thời 

gian mới ngắt mạch ( thời gian ngắt mạch và giá trị dòng Icc tỉ lệ nghịch với nhau 

). 

Do đó nếu quan sát hai đặc tính Ampe - giây của hai lọai cầu chì a và g; ta nhận thấy đặc 

tính Ampe - giây của cầu chì lọai a nằm xa trục thời gian ( trục tung ) và cao hơn đặc tính 

Ampe - giây của cầu chì lọai g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc tính ampère giây của các lọai cầu chì 

 

In Is 
I 

t 

Icc 

cầu chì lọai g 

điểm quá tải 

điểm ngắn mạch 

đặc tính Ampe 

giây của cầu chì 

t 

In 

Icc 

 quá tải 

Vùng bảo vệ quá tải 

đặc tính Ampère 

giây của cầu chì 

điểm ngắn mạch 

cầu chì lọai a 

I 
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b. Các đặc tính điện của cầu chì: 

 

Điện áp định mức là giá trị điện áp hiệu dụng xoay chiều xuất hiện ở hai đầu cầu chì (khi 

cầu chì ngắt mạch), tần số của nguồn điện trong phạm vi 48Hz đến 62Hz. 

Dòng điện định mức là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều mà cầu chì có thể tải liên 

tục thường xuyên mà không làm thay đổi đặc tính của nó. 

Dòng điện cắt  cực tiểu là giá trị nhỏ nhất của dòng điện sự cố mà dây chì có khả năng ngắt 

mạch. Khả năng cắt định mức là giá trị cực đại của dòng điện ngắn mạch mà cầu chì có thể 

cắt. 

 

Sau đây là các vị trí trên biểu đồ của các dòng điện khác nhau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website:   

Hình ảnh thực tế của cầu chì hãng Merlin Gerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc tính của 

dòng điện 

Các đặc tính của 

cầu chì 

Dòng điện 

sử dụng 

Dòng điện 

định mức 

Dòng điện 

cắt cực tiểu 

Dòng điện 

cắt giới hạn 

Khả năng 

cắt định mức 

Dòng điện 

ngắn mạch 
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4.3  CÁCH CHỌN CẦU CHÌ 

 

          Cầu chì là một khí cụ điện dùng để bảo vệ mạch điện khi quá tải hay khi ngắn mạch. Thời gian 

cắt của cầu chì phụ thuộc nhiều vào vật liệu làm dây chảy  

          Dây chảy được làm bằng hợp kim chì với thiếc , kẽm , nhôm , đồng, bạc….có nhiệt độ nóng 

chảy tương đối thấp, điện trở suất tương đối lớn.Do vậy, loại dây chảy này thường chế tạo có tiết diện 

lớn và thích hợp với điện áp ≤ 500V. Đối với điện áp cao không thể dùng dây chảy có tiết diện lớn 

được vì lúc nóng chảy hơi kim loại toả ra lớn , khó khăn cho việc dập tắt hồ quang 

          Cầu chì được dùng nhiều cho mạng điện dưới 1000V. Ở các thiết bị điện 10-35kv cầu chì được 

dùng để bảo vệ cho mạng hình tia, các máy biến áp có công suất bé . 

          Cầu chì được chọn theo điện áp định mức, dòng điện định mức và dòng điện cắt định mức ( hay 

công xuất cắt định mức).Ngoài ra, cần chú ý vị trí đặt cầu chì(trong hay ngoài trời). 

                           

                                     Bảng 8.4 ghi tóm tắt công thức và kiểm tra cầu chì. 

 

Thứ tự Đại lượng chọn và kiểm tra Công thức tính toán 

1 

2 

3 

Điện áp định mức Uđmcc;KV 

Dòng điện định mức Iđmcc;A 

Công suất cắt định mức Sđmcắtcc 

Uđmcc ≥ Uđmmạng 

Iđmcc ≤ Ilvmax 

Sđmcắtcc ≥ S’’ 

  

            Khi có nhiều đường dây mắc nối tiếp nhau,để đảm bảo tính chọn lọc thì dòng điện định mức 

của cầu chì phía trước phải lớn hơn dòng điện định mức của cầu chì phía sau,ít nhất là một cấp (tính 

từ nguồn đến hộ tiêu thụ). 

1- Theo điều kịên làm việc bình thường     

Iđmcc ≥ Ilvđm 

  

                                                            Ilvđ m =  
.

. 3. .cos

đmdc

đm

b p

U
  

là dòng điện làm việc của động cơ . 

Ở đây :    b       -   Là hệ số mang tải của động cơ, nó là tỉ số giũa công xuất động cơ tiêu thụ với công           

suất định mức của nó . 

                     -   Hiệu suất của động cơ ứng với công suất tiêu thụ của nó . 

                Pdmdc -   Công xuất định mức của động cơ . 

      2 -   Theo điều kiện mở máy. 

 

              -  Khi mở máy nhẹ :          
2.5

mm
dmcc

I
I                                           

              -  Khi mở máy nặng :           
1,6 2,0

mm
dmcc

I
I                                    -    
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                    - Đối với máy hàn :           
1,6

mm
dmcc

I
I                                       

Ở đây Imm là dòng điện mở máy cực đại của động cơ . 

         • Nếu một đường dây cung cấp cho nhiều động cơ ,thì điều kiện chọn dòng điện định mức của 

cầu chì sẽ là : 

                              
1

.
n

dmcc lvdci

i

I m I                                                               

 

                              
1

dmcc

.

2,5

n

lvdci mm

i

m I I

I     

 

Ổ đây      m          -   hệ số đồng thời . 

                n          -   số động cơ được cung cấp từ một đường dây . 

                Imm          -   dòng điện mở máy của động cơ có hiệu số (Imm-Ilvdci) lớn nhất . 

 

 Thí Dụ : Một lò nung dùng điện 3 pha có công suất 18KW cần bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng 

cầu chì. Nguồn điện 3 pha cung cấp là 230V/400V ; dòng điện ngắn mạch cho phép đối với máy 

biến áp nguồn là 10KA (xem sơ đồ đơn tuyến của hệ thống). 

 

 

 

 

 1/ Chọn theo bảng sau cầu chì F1 dùng bảo vệ các sự cố nêu trên. 

 2/ Gán các giá trị dòng điện vào giản đồ dòng điện. 

 

Bài Giải 

 

1./ Dòng điện định mức qua mỗi dây dẩn đến lò nung là : 

 

A
U

P
I 2698,25

3.400

000.18

3.
 

 Khi chọn cầu chì F1, căn cứ vào giá trị dòng điện định mức, điện áp nguồn, chức năng bảo 

vệ, tính chất phụ tải .. kích thước vỏ hộp chứa cầu chì. 

 Dòng định mức là 26A. 

 Điện áp nguồn (điện áp dây) 400V. 

 Bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 

 Phụ tải thuần trở (lò nung). 

Tra bảng tiêu chuẩn, ta chọn lọai cầu chì sau cho  

 

Lò

nung

F13 dây



Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Khoa Điện 

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                      Trang  31  

 

 

 

 

 

 

2./ Điền các giá trị dòng điện vào bảng  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nêu công dụng của cầu chì. 

2) Cho biết cấu tạo của cầu chì gồm các thành phần nào ? 

3) Cầu chì có mấy lọai. Chức năng của từng lọai cầu chì. 

4) Bài tập 1 : Chọn cầu chì dùng để bảo vệ cho mạch gồm các thiết bị sau : 

 10 bộ đèn. Mỗi bộ có công xuất sau : 40W Uđm= 220V ; cos  = 0.8 

 10 quạt : Mỗi quạt có công suất 60W; Uđm=220V ; cos  = 0.9 

5) Bài tập 2 : Chọn cầu chì dùng để bảo vệ cho động cơ 3 pha có thông số sau : 

Pñm  =  5HP;     Uñm= 380V;     Cos  ñm = 0.8;     Kmm= 3 

 

6) Bài tập 3:   Chọn cầu chì để bảo vệ cho mạch 2 động cơ 3 pha có thông số sau: 

 Động cơ 1 : Pñm = 5HP;  Uñm =380V;  Cos  ñm =  0.8;  Kmm = 4 

 Động cơ 2:  Pñm = 7.5HP;  Uñm =380V;  Cos  ñm = 0.85;  Kmm =  5. 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc tính của 

dòng điện 

Các đặc tính của 

cầu chì 

Dòng điện 

sử dụng 

Dòng điện 

định mức 

Dòng điện cắt 

cực tiểu 

Dòng điện cắt 

giới hạn 

Khả năng cắt 

định mức 

Dòng điện 

ngắn mạch 

26A 

32A 

1,6 x32A 

=52A 

100KA 



Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Khoa Điện 

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                      Trang  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 

1. Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng 

“KHÍ CỤ ĐIỆN KẾT CẤU SỬ DỤNG & SỬA CHỮA”- NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997 

  

2. Website:  www.google.com.vn 

                        

                       Website:          tự động hoa24.com 

3.           Vuõ Quang Hoài 

TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-NXB GIÁO DỤC 

http://www.google.com.vn/
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